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I. Đặt vấn đề

• Thành công rực rỡ của thế kỷ XX là tìm ra• Thành công rực rỡ của thế kỷ XX là tìm ra

được kháng sinh và sản xuất hàng loạt

vacccin đã cứu sống hàng triệu người trên

ấtrái đất.



• Nhưng rồi vẫn còn những đứa trẻ sinh ra và chếtNhưng rồi vẫn còn những đứa trẻ sinh ra và chết

ngay hàng loạt trong một số gia đình mà không có

chẩn đoán rõ ràng.

Như vậy ngaòi yếu tố môi trường vi sinh còn có• Như vậy ngaòi yếu tố môi trường, vi sinh, còn có

những gì đe doạ đến sự tồn vong của con người.



II. Khái quát về tổng quan 

và lịch sử phát triển

• 1905 : Nhà khoa học A. Garrod là người đầu tiên

ngay từ những năm đầu thế kỷ đã đề xuất ra thuật

ngữ “Dị tật bẩm sinh do chuyển hoá” (Inborn Errosngữ Dị tật bẩm sinh do chuyển hoá (Inborn Erros

of Metabolism).



SIR ARCHIBALD EDWARD GARROD 
(1857 1936)(1857-1936)



• Những khái niệm này đã bị lãng quên ít nhất là 3-g ệ y ị g q

4 thập niên. Sau khi đã có những tiến bộ của lĩnh

ềvực di truyền, hoá sinh và các biện pháp kỹ thuật

của sắc ký khí, quang phổ khối v.v… mới có đieuèý , q g p

kiện để chứng minh bản chất di truyền và cấu trúc

ểcủa nó trong quá trình chuyển hoá vật chất của cơ

thể.



• 1937 : Tìm ra PKU

Do một số các nhà nhi khoa và sản khoa ở Bang

Texas Hoa Kỳ đã phát hiện một số trẻ em sinh ra

trong một số gia đình đều có những dị tật giốngtrong một số gia đình đều có những dị tật giống

nhau và đề nghị làm xét nghiệm nước tiểu



• 1957-1958 : Tìm ra phương pháp giấy thấm máu

giọt.



• Từ những năm 70 – 80 đã sử dụng các biện pháp

kỹ thuật của sắc ký khí, quang phổ khối



GC/MS và Tandem MS

Labo- Học viện Shimane

Sàng lọc RL acid hữu cơ và acid béo

GC/MS Tandem MS

Acid hữu cơ niệu Acylcarnitine, Amino acid 
giấy thấm máu



• Lịch sử phát triển của bệnh rối loạn chuyển hoá
trong 1 thế kỷ qua Đã có trên 500 bệnh đượctrong 1 thế kỷ qua. Đã có trên 500 bệnh được
phát hiện và chẩn đoán.



• Đến nay Nhật Bản đã làm kỷ niệm 50 năm thành
lập Hội CH DT (2008)lập Hội CH-DT (2008).

• Châu Âu năm 2006 đã họp lần thứ 42

• Châu á năm 2008 họp lần thứ 7

• Việt Nam bắt đầu làm từ năm 2005 tại Bệnh việnệ ạ ệ ệ
Nhi Trung ương, Nhi đồng I TP Hồ Chí Minh, BV
Trẻ em Hải Phòng, khoa Nhi BV Lâm Đồng Đàg, g
Lạt.

• Tỷ lệ mắc 10 11% trong số 700 BN có nguy cơ• Tỷ lệ mắc 10-11% trong số 700 BN có nguy cơ
cao tại các khoa Sơ sinh và ICU.



III. Bệnh nguyên – bệnh sinh

- Rối loạn chuyển hoá là một bệnh di truyền, huyết

thống tiềm ẩn với những trường hợp người lành

bệ h ê ó ả h h ở lí đế hátmang gen bệnh nên có ảnh hưởng lớn đến phát

triển giống nòi.



- Quy luật di truyền ?

Di truyền lặn nhiễm sắc thể thườngDi truyền lặn nhiễm sắc thể thường

Liên kết giới tính – X

Ò Ô ¾ ểDi truyền trội nhiễm sắc thể thường.

Gen của ti thể (di truyền theo mẹ).





Những loại vật chất gì trong cơ thể bịNhững loại vật chất gì trong cơ thể bị 
rối loạn chuyển hoá ?

• Thiếu hụt trong chuyển hoá Carbohydrat• Thiếu hụt trong chuyển hoá Carbohydrat.

• Thiếu hụt trong chuyển hoá Protein.

• Thiếu hụt trong chuyển hoá Lipid.

Thiếu hụt trong các con đường chuyển hoá• Thiếu hụt trong các con đường chuyển hoá
khác (lysosom, Mitochondrial).



Cơ chế bệnh sinh





Enzym

Ê Ò ẩCác chất nền

¸ Õ è

Sản phẩm

Các yếu tố 
đồng vận





• Vậy rối loạn chuyển hoá là gì?ậy ạ y g









• Đây không phải là một bệnh hiếm. Theo kết quả

NC của Nhật Bản tỷ lệ mắc chung từ 1/7.000 –

1/4 0001/4.000



• ở Việt Nam theo công trình nghiên cứu của BS. Quyết
tại BV Nhi TW bệnh chuyển hoá và di truyền ngày mộtạ ệ y y g y ộ
phát triển nhiều lên (từ năm 1997-2004)



IV. Lâm sàng

I. Tiền sử gia đìnhg

• Nguồn gốc chủng tộc

• Cùng huyết thống

• Sảy thaiSảy thai

• Chết của anh chị em ruột

• Anh chị em ruột có cùng triệu chứng

Hội chứng chết đột ngột ở trẻ nhỏ• Hội chứng chết đột ngột ở trẻ nhỏ.



I Tiền sử sản khoaI. Tiền sử sản khoa

• Thai sản.

• Sinh đẻ (cân nặng lúc sinh, chỉ số Apgar …)

Cá Ê đề i i ® h i h• Các vấn đề giai đoạn chu sinh.

• Vàng da sơ sinh.g

• Tăng trưởng và phát triển.

Ô• Các nhiễm trùng tái phát.



Lâm sàng RLCH bẩm sinh ở sơ sinh

• Dễ nhầm với :

Ô È- Nhiễm khuẩn nặng.

- Bệnh lý TKTU.Ệ ý

- Tim mạch

Hô hÊ- Hô hấp.

- Tiêu hoá.

• Chẩn đoán sớm giúp phòng tổn thương
TKTU và thiết lập điều trịTKTU và thiết lập điều trị.



ứ• Các triệu chứng (1)
- Li bì.
- Bú kém hoặc bỏ bú, xuất hiện các triệu
chứng sau bú.chứng sau bú.
- Co giật.
Nôn tái phát- Nôn tái phát.
- Thở nhanh, thở Kussmaul hoặc ngừng thở.
- Vàng da, gan to.
- Giảm trương lực cơ co thắt cơ.g ù



• Chủ yếu là các triệu chứng nhiễm độc thần kinhy ệ g ộ

như hôn mê, li bì, bỏ bú, nôn, mệt lả, yếu cơ, suy

ầ ố ả ếtuần hoàn, rối loạn điện giải, shock và chết nhanh

nếu không xử lý trong vòng 1 ngày đến 1 tuần.g ý g g g y

• Trẻ lớn chủ yếu là chậm phát triển tinh thần, vận

động và phát triển thể chất bị rối loạn.



Dấu hiệu lâm sàng :Dấu hiệu lâm sàng :

• Các rối loạn chuyển hoá acid hữu cơ, chu kỳ
μ ộ ố ể á áUre và một số chuyển hoá Acid amin khác

thường có đặc điểm lâm sàng hết sức rầm rộ
ở thời kỳ sơ sinh, vì nó thường kết hợp với sự
dung nạp protein điển hình là các triệudung nạp protein, điển hình là các triệu
chứng sẽ xuất hiện ngay sau cho trẻ bú sữa.
Kh ¶ ¸ h iữ bữ bú đầ tiê đế àIKhoảng cách giữa bữa bú đầu tiên đến vàI
giờ hay 1 tuần.



Các triệu chứng đặc trưng 

+ Mắt : Catarac – Galactosemia

+ Tóc : Vàng hoe – PKU+ Tóc : Vàng hoe – PKU

+ Da : Chàm kéo dài không rõ nguyên nhân

ể ể+ Mùi lạ trên cơ thể và nước tiểu và mồ hôi như mùi
đường cháy của MSUD.

+ Vàng da, gan to, galactosemia, thiểu năng giáp.

+ Vẻ mặt khác thường+ Vẻ mặt khác thường

- Bộ phận sinh dục khác thường, nam hoá chuyển
giới dậy thì sớmgiới, dậy thì sớm.



V. Chẩn đoán

• Cần nghĩ tới khi không tìm thấy có nguyên nhân gìg g y g y g

gây ra nhiễm khuẩn, sang chấn, nhiễm độc.



xét nghiệm thường quy

• Có thể làm được ở tất cả các labo ở bệnh viện

tuyến tỉnh.

§ ờ h ết Sẽ h ® ờ h ết+ Đường huyết - Sẽ hạ đường huyết

+ Điện giải đồ - Toan chuyển hoáệ g ả đồ oa c uyể oá

+ Amoniac máu - Tăng cao

+ Ceton máu và niệu – Dương tính hoặc tăng cao



xét nghiệm đặc hiệu

1. Máu và nước tiểu thấm qua giấy Filter Paper có1. Máu và nước tiểu thấm qua giấy Filter Paper có

thể gửi qua bằng đường bưu đienẹ.

2.XN qua máy GC/MS, MS/MS, Tandem MS.

3 Bi i d3.Biopsie da

4.Phân tích DNA để tìm ra các rối loạn gen.ạ g



VI. điều trị

Nguyên tắc :Nguyên tắc :

• Giảm các chất trước chỗ tắc : ăn kiêng.

• Tăng thải chất chuyển hoá độc.

• Liệu pháp bổ sung enzym thiếu• Liệu pháp bổ sung enzym thiếu.

• Cung cấp các chất chuyển hoá thiếu



Điều trị RLCH axit hữu cơ

• Kiểm soát chế độ ăn.

• Liệu pháp bổ sung Carnitine.
• Bổ sung Vitamin trong một số trường hợp :g g ộ g ợp

Multiple carboxylase deficiency (Biotin).

Glutaric acidemia type 2 (riboflabin – Vit B2).yp ( )

Thuốc đặc hiệu trong một số trường hợp
Glutaric acidemia type 1 (GABA analogue)

Tránh để đói kéo dài.
Truyền sớm dịch “glucose”.y ị g
Đặc biệt trong stress (Bị nhiễm trùng, quá sức)



Điều trị RLCH ôxy hoá axit béo

• Tránh đói kéo dài.

• Truyền sớm dịch “Glucose”.

Đặ biệt t t ( hiễ t ù ất ứ )Đặc biệt trong stress (nhiễm trùng, mất sức).

• Liệu pháp “Carnitine” trong nhiều trường hợp.

• Kiểm soát chế độ dinh dưỡng.

Ví d Nhiề C b h d t / ít li idVí dụ : Nhiều Carbohydrate / ít lipid.



Dự phòng

Phải làm sàng lọc sơ sinh trước khi có triệu chứngPhải làm sàng lọc sơ sinh trước khi có triệu chứng

lâm sàng xảy ra.



Kết luận

• Không phải là một bệnh hiếm.

• Có thể phát hiện qua lâm sàng từ y tá.

• Có thể làm xét nghiệm Routin ở các labo bệnhCó thể làm xét nghiệm Routin ở các labo bệnh

viện tỉnh.

Có thể điề t ị ứ ố iả tà hế h bệ h• Có thể điều trị, cứu sống, giảm tàn phế cho bệnh

nhân.



• Khuyến cáo của thế giới : Từ nay đến 2015 phải

làm sàng lọc sơ sinh cho tất cả các bệnh rối loạn

chuyển hoá nội tiết, chuyển hoá và di truyền.

• Phương hướng hiện nay chủ yếu là ghép gan, gen

TherapyTherapy.



Một số hình ảnh














